
(tieáp theo soá 42)
3. Bài học xử lý khủng

hoảng tài chính
Các cuộc khủng hoảng tài

chính tại các nền kinh tế “mở”,
đã tự do hóa tài chính về cơ bản
hay trong quá trình tự do hóa tài
chính (tài khoản vốn), có thể có
qui mô, mức độ tác động và phạm
vi lan tỏa (quốc gia, khu vực, toàn
cầu) khác nhau, song như nêu ở
trên, thường dẫn đến: sự đổ vỡ
ngân hàng và các định chế tài
chính khác; dòng vốn đảo chiều
(hoặc đô la hóa tăng mạnh) và
khủng hoảng BOP; và suy
giảm/suy thoái kinh tế.

“Bài thuốc cứu chữa
truyền thống” của IMF
là: bơm tiền nhằm duy
trì khả năng thanh toán
cho các chủ nợ, đảm bảo
“tính chuyển đổi” của
cán cân vốn và ngăn
ngừa sự đổ vỡ hàng loạt,
cùng với việc thắt chặt
CSTT và tài khóa để
phục hồi lòng tin. Đồng
thời, tài khoản vốn vẫn
tiếp tục “mở” mặc dù có
sự đảo chiều dòng vốn
nhanh chóng và dự trữ
ngoại hối bị hao hụt lớn;
hơn nữa, điều kiện vay là
“đồng chu kỳ” và các
khoản vay là từ các “chủ”

chính của IMF. Bài thuốc IMF,
mặc dù không phải không có lý,
thậm chí còn được một số mô
hình lý thuyết hỗ trợ, song vẫn
chịu không ít chỉ trích, nhất là
trong và sau khủng hoảng Đông
Á 1997-1998. Trước hết chính
sách cho vay theo điều kiện
“đồng chu kỳ” càng tác động
tiêu cực đến nền kinh tế thực,
làm gia tăng nạn thất nghiệp
và nghèo đói. Việc dựa vào các
chủ chính của IMF có thể làm
sai lệch chương trình cứu trợ vì
những mục tiêu chính trị. Cứu
trợ tài chính còn làm suy yếu kỷ

luật thị trường, tạo thêm rủi ro
đạo đức, khuyến khích cho vay
thiếu thận trọng. 

Chính vì vậy, theo Akyuz
(2009): (i) IMF tiếp tục giữ vai
trợ giúp giải quyết khủng
hoảng, song không nên đặt ra
các điều kiện cơ cấu cũng như
việc điều chỉnh chính sách vĩ
mô khi mất cân đối thanh
toán là do các cú sốc tạm thời
từ bên ngoài vượt khỏi tầm
kiểm soát của nước vay nợ; (ii)
IMF không nên tài trợ cho
dòng vốn chạy ra ồ ạt và kéo
dài, mà nên khuyến khích các

chủ nợ và nhà đầu tư tư
nhân cùng tham gia giải
quyết cuộc khủng hoảng
nợ và BOP; (iii) Cần
thừa nhận quyền của
các nước chịu sự đảo
chiều dòng vốn được
thực thi biện pháp tạm
dừng trả nợ và kiểm
soát ngoại hối; và (iv)
IMF thực hiện phân tích
việc cơ cấu lại nợ chính
thức, song cần được giao
cho một nhóm các
chuyên gia độc lập (bao
gồm cả kiến nghị phán
xử/quyết định cơ cấu lại
nợ chính thức của các
nền kinh tế đang phát
triển và mới nổi).  
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APF và ADBI (2000) cũng
khuyến nghị cách xử lý khủng
hoảng, bao gồm: (i) Khuyến
khích khu vực tư nhân tham gia
không chỉ vào việc “cuốn” nợ mà
cả việc hình thành cung cách
quản lý tốt hơn khủng hoảng
thanh khoản; (ii) Thiết lập
“đường dây tín dụng” giữa chủ
nợ tư nhân và các định chế tài
chính quốc tế; và (iii) Hạn chế
nước ngoài nắm giữ nội tệ
(thậm chí “đóng băng” việc
người nước ngoài sử dụng nội
tê) nhằm hạn chế các cuộc tấn
công đầu cơ; và (iv) Xây dựng cơ
chế/thỏa thuận hợp tác tài
chính khu vực (bổ sung cho
IMF). Lưu ý là APF và ADBI
nhấn mạnh cả ưu và nhược
điểm của các biện pháp này và
cách thức thực thi.

Rõ ràng, ngoài sự cần thiết
phải có phối hợp và/hoặc trợ
giúp quốc tế tầm khu vực và
toàn cầu, bài học về cách xử lý
của từng nền kinh tế đối với sự

đảo chiều dòng
vốn và khủng
hoảng là rất đáng
tham khảo. Không
có một khuôn mẫu
chung cho tất cả.
Các bài học xử lý
khủng hoảng của
Malaixia, Thái
Lan, Indonesia và
Hàn Quốc đã được
bàn trong rất
nhiều tài liệu
nghiên cứu. Ở đây
chỉ xin dẫn hai
trường hợp khác.
Một là một số suy
nghĩ về khả năng
áp dụng các biện
pháp kiểm soát
vốn ở Việt Nam

hiện nay1 và hai là trường hợp
Thụy Điển được xem là thành
công trong xử lý khủng hoảng
đầu những năm 1990. 

Việt Nam hiện khá mở cho
chu chuyển vốn, nhất là các
giao dịch vốn vào. Tuy nhiên,
Việt Nam có thể can thiệp
trong trường hợp xấu xảy ra
như khi dòng vốn đảo chiều
mạnh. Theo QĐ1550/2004/ QĐ-
NHNN, các nhà đầu tư phải
chuyển đổi ngoại tệ sang VND
để đầu tư, trong khi VND chưa
phải là đồng tiền chuyển đổi
(Ngoài ra, các nhà đầu tư phải
thực hiện giao dịch mua bán
USD chỉ trên một tài khoản).
Hơn nữa, Pháp lệnh ngoại hối
28/2005 có quy định về các biện
pháp bảo đảm an toàn khi cần
thiết (như hạn chế việc mua,
mang, chuyển, thanh toán đối
với các giao dịch trên tài khoản
vãng lai, tài khoản vốn; áp
dụng các biện pháp kinh tế, tài
chính, tiền tệ;...).

Trong trường hợp cần thiết,
Việt Nam có thể sử dụng các
biện pháp (như đánh thuế
Tobin, tỷ giá kép, hoặc ký quỹ).
Đồng thời cần: (i) tăng cường cơ
chế phối hợp giữa Bộ Tài chính,
NHNN,... trong giám sát chu
chuyển vốn; (ii) triển khai giải
trình cho công chúng và đối
thoại với các nhà đầu tư; và (iii)
xử lý linh hoạt CSTT và chính
sách tỷ giá. Tuy nhiên, các biện
pháp kiểm soát chu chuyển vốn
(cả vào hoặc ra) có thể có tạo tác
động tiêu cực đến niềm tin của
các nhà đầu tư và sự phát triển
dài hạn của thị trường vốn. Một
số biện pháp (như tỷ giá kép) có
khó khăn nhất định về mặt kỹ
thuật do khó tách biệt được các
nguồn đầu tư gián tiếp và các
nguồn vốn khác và dễ tạo các
hoạt động trục lợi.

Xử lý khủng hoảng đầu
những năm 1990 của Thụy Điển
được xem là một kinh nghiệm
đáng tham khảo. Từ giữa đến
cuối thập niên 1980, Thụy Điển
thực hiện giải điều tiết HTTC và
liên kết tài chính với thị trường
vốn thế giới (Năm 1989 tự do
hóa tài khoản vốn). Kết quả là
tín dụng và nợ gia tăng; tiêu
dùng hộ gia đình tăng cao hơn
nhiều thu nhập khả dụng; thị
trường bất động sản và thị
trường cổ phiếu bùng phát. Nền
kinh tế tăng nóng song nhập
khẩu tăng, xuất khẩu suy giảm
và cán cân vãng lai thêm thâm
hụt. Sự tin tưởng vào chế độ tỷ
giá gắn định. Tháng 10/1990,
đồng Krona bắt đầu bị tấn công
đầu cơ. Riksbank (NHTW) tăng
mạnh lãi suất nhằm bảo vệ giá
trị đồng krona. Giá tài sản
giảm, tình trạng phá sản gia
tăng, hộ gia đình điều chỉnh
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giảm tiêu dùng (tiết kiệm âm
cuối thập niên 1980 tăng lên
+8% năm 1993). Hệ thống ngân
hàng suy yếu, dần đến khủng
hoảng; sản lượng công nghiệp
giảm mạnh, thất nghiệp gia
tăng. Nỗ lực bảo vệ tỷ giá đổ vỡ
vào tháng 11/1992; tỷ giá được
thả nổi và mất giá danh nghĩa
khoảng 30%.

Theo Jonung (2009), Thụy
Điển đã thành công trong xử lý
và thoát ra khỏi khủng hoảng.
Cốt lõi đảm bảo thành công
(“mô hình Thụy Điển”) bao gồm
7 yếu tố, đó là:

Thứ nhất, việc cam kết bảo
lãnh (toàn bộ) tài sản nợ ngân
hàng (tháng 9/1992). Khi đó nợ
nước ngoài ngắn hạn chiếm tới
40% tổng vay nợ ngân hàng.
Chính cam kết này đã củng cố
niềm tin thị trường, tránh được
sự ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng
(dù sau đó ít lâu đồng Krona
buộc phải thả nổi).

Thứ hai, sự thống nhất
chính trị giữa Chính phủ và các
phái đối lập trong xử lý khủng
hoảng. Sự thống nhất này đã
giúp tránh làm cho khủng hoảng
ngân hàng thành vấn đề (tranh
chấp) chính trị.

Thứ ba, hành động chính
sách mau lẹ. Điều này giảm
thiểu tính bất định chính sách,
qua đó củng cố thêm niềm tin
thị trường. Chính sách thay đổi
nhanh cũng có rủi ro (sốc cho
doanh nghiệp). Song hành động
sớm còn quan trọng hơn là chờ
đến khi có biện pháp chính
sách thật đúng (“It’s more
important to act early than to
get it exactly right”).

Thứ tư, việc tạo dựng một
khung khổ pháp lý và thể chế
can thiệp thích hợp dựa trên

nguồn tài chính không giới hạn
(open-ended funding). Cơ quan
hỗ trợ ngân hàng (BSA) được
thành lập (tháng 9/1992) với
nguồn tài chính không bị qui
định từ trước. Sự lựa chọn đó đã
loại bỏ rủi ro là BSA khi cần
phải quay lại xin Quốc hội bổ
sung vốn. Chính sách xử lý
ngân hàng xấu, vì vậy, càng
đáng tin cậy.

Thứ năm, thông tin đầy đủ,
định kỳ. Hơn thế, BSA còn
tham khảo ý kiến chuyên gia
bên ngoài (trong đó có nhiều
người được thuê từ nước ngoài).

Thứ sáu, các chính sách xử
lý dựa trên phân loại ngân
hàng. Chiến lược ở đây là phân
các ngân hàng thành 3 loại tùy
thuộc vào tỷ lệ vốn theo qui
định và mức độ nghiêm trọng
của vấn đề: (1) khó khăn song
có thể tự giải quyết được; (2)
khó khăn là tạm thời và dần có
thể phục hồi khả năng thanh
toán; và (3) quá ốm yếu, vốn sở
hữu bị xói mòn dần và có thể bị
âm). Qua đó có cách giải quyết
khác nhau (Hộp 1).

Thứ bảy, chính sách kinh tế
vĩ mô thích hợp cho kết thúc
khủng hoảng. Tỷ giá (buộc phải)

thả nổi tháng 11/1992 và mất giá
lớn lại góp phần quan trọng cho
phục hồi kinh tế từ năm 1993.
Xuất khẩu trở thành một động
lực của nền kinh tế. CSTT có khả
năng tập trung vào các điều kiện
trong nước; lãi suất dần hạ, bảng
cân đối tài sản ngân hàng cải
thiện và ngân hàng có lợi nhuận.
Tháng 7/1996, đạo luật về khủng
hoảng và bảo lãnh tài sản nợ
ngân hàng được loại bỏ. Lưu ý là
phí tổn tài khóa (ròng) trong xử
lý ngân hàng xấu gần như bằng
0% GDP. 

Loại 1: BSA khuyến khích
ngân hàng tìm kiếm giải pháp
khắc phục với sự tham gia của
khu vực tư nhân. Các cổ đông
cũng được yêu cầu bơm thêm
vốn nếu có thể. Để tạo thuận lợi
cho quá trình đó, BSA có thể
bảo lãnh “mức độ thích hợp vốn”
tạm thời.

Loại 2: Nếu không có được
giải pháp dựa vào khu vực tư
nhân, BSA sẽ triển khai hỗ trợ
mạnh mẽ hơn thông qua đóng
góp vốn hoặc cho vay cùng với
việc bảo lãnh như đối với loại 1.

Loại 3: Một cách là đóng
cửa theo trât tự. Cách khác
khá hơn là BSA bán tài sản
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xấu và hợp nhất phần còn lại
của ngân hàng, hoặc là thuộc
sở hữu của BSA hoặc thông qua
sáp nhập với các ngân hàng
khác. Để xử lý nợ xấu của các
ngân hàng, 2 công ty quản lý
tài sản (AMCs) đã được thành
lập. Tài sản chuyển cho AMCs
được ấn định giá trị thị trường
thấp, thực tế là giá sàn trong
quá trình xử lý. Do thị trường
không kỳ vọng giá có thể giảm
thấp hơn mức đó nên giao dịch
được duy trì. (Điều này trái hẳn
với chính sách của Nhật Bản là
đặt giá cao cho các tài sản
“xấu”, và vì vậy làm đóng băng
thị trường bất động sản suốt
gần một thập niên).

Hiện vẫn có nhiều điểm có
thể học hỏi từ “mô hình Thụy
Điển”. Cuộc KHTC toàn cầu
cũng có nguyên nhân từ sự
bùng nổ tín dụng, giá tài sản đi
liền với tự do hóa tài chính và
các sáng tạo tài chính, lại được
hỗ trợ bởi CSTT và tài khóa
nới lỏng. Trong khi đó, giám

sát và điều tiết
tài chính không
đủ sức ngăn cản
những bùng phát
đó cũng như sự
gia tăng các mất
cân đối tài chính.
Song sự học hỏi
cũng cần thận
trọng. Điều kiện
mỗi quốc gia
khác nhau, chưa
nói đến thời
điểm. Cuộc
khủng hoảng
hiện nay mang
tính toàn cầu, hệ
thống tài chính
“tinh xảo” hơn;
phí tổn xử lý cao
hơn nhiều và cần

sự phối hợp quốc tế. Tổng cầu
sụt giảm mạnh nên rất khó tận
dụng thị trường bên ngoài cho
xuất khẩu. 

4. Mẫu hình mới cho
phát triển HTTC

Mẫu hình mới cho phát
triển HTTC vẫn phải đảm bảo
những nguyên tắc chung nhất
được thừa nhận rộng rãi cùng
việc tính đến xu hướng mới và
cả các vấn đề đang đặt ra sau
các cuộc khủng hoảng gần đây. 

Trước hết, mẫu hình phát
triển HTTC cần đáp ứng các
nguyên tắc sau: 

– Đảm bảo thông tin minh
bạch; chuẩn mực hóa hệ thống
kế toán và kiểm toán. 

– Phát triển một HTTC cân
đối hơn, không dựa quá mức vào
hệ thống ngân hàng (cần cả sự
phát triển thị trường cổ phiếu
và trái phiếu).

– Hoàn thiện thị trường
tiền tệ, các công cụ CSTT và
nâng cao vai trò của ngân hàng
trung ương (NHTW).

– Phối hợp có hiệu lực và hiệu
quả giữa NHTW và Bộ Tài chính.

– Tự do hóa tài chính (bao
gồm cả tự do hóa BOP) một
cách thận trọng, theo trình tự
thích hợp. 

– Thực hiện giám sát thận
trọng chu chuyển vốn, nhất là
dòng vốn ngắn hạn, và cả HTTC.

Nếu chỉ nhìn khái quát
dòng chu chuyển vốn sẽ không
thấy hết sự phát triển nhanh
chóng của HTTC và hàng loạt
xu hướng mới đang tạo dựng lại
và định hình HTTC trong tương
lai. Các xu hướng quan trọng
nhất tác động đến HTTC là:

– Sự sáng tạo tài chính
(phát triển các dịch vụ và công
cụ tài chính mới). Cuộc cách
mạng về thông tin, công nghệ
và áp lực cạnh tranh là cơ hội
lớn để các định chế tài chính có
thể đa dạng hóa sản phẩm tài
chính và mở rộng “thực đơn”
dịch vụ khách hàng.

– Cạnh tranh gia tăng đi
cùng khuynh hướng hợp nhất
giữa các định chế tài chính (có
thể thông qua M&A). Ngày
càng có sự hội tụ giữa các định
chế tài chính về các sản phẩm
tài chính cung ứng. Một hai
thập niên lại đây đã chứng kiến
sự ra đời và phát triển hàng
loạt các tập đoàn tài chính mô
hình công ty mẹ (Holding
company model) và mô hình
ngân hàng đa năng hay mô
hình chi nhánh (Universal bank
or subsidiary model).

– Toàn cầu hóa tài chính.
Các định chế tài chính mở rộng
các hoạt động xuyên biên giới
quốc gia trong phạm vi khu vực
và toàn cầu. Kết quả là ranh
giới địa lý quốc gia không còn là
hàng rào ngăn cản cạnh tranh
quốc tế và áp lực đòi hỏi hợp
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nhất các định chế tài chính nhỏ
ngày càng lớn. 

– Sự chuyển dịch đặc trưng
dân số. Dân số già đi và gia
đình với tính cách là tế bào xã
hội cũng đang thay đổi, đòi hỏi
phải có những đổi mới tiếp tục
về mạng an sinh xã hội và dịch
vụ bảo hiểm tài chính. 

– Sự thay đổi cơ cấu kinh tế.
Việc mở rộng các ngành định
hướng dịch vụ, và cuộc cách
mạng khoa học – công nghệ
trên nhiều lĩnh vực đang mở ra
vô số cơ hội đầu tư. Đầu tư và
tăng trưởng kinh tế, đến lượt nó
lại góp phần thúc đẩy sự phát
triển dịch vụ tài chính, hệ thống
tài chính và TTTC. 

Những xu hướng lớn nói
trên đang tác động sâu sắc tới
phương thức quản trị của các
định chế tài chính cũng như
giám sát tài chính. Quản trị
các định chế tài chính đang
đòi hỏi phải có một loạt kỹ
năng mới, bao gồm: kiến thức
sâu rộng về tiếp thị, phương
pháp lập kế hoạch có tính
nhạy cảm đối với nhu cầu tài
chính đang thay đổi của khách
hàng, khả năng đưa công nghệ
mới vào các sản phẩm dịch vụ
tài chính, năng lực xử lý hiệu
quả các luồng thông tin để có
thể đưa ra các quyết định
chuẩn xác. Đặc biệt, các nhà
quản lý định chế tài chính
phải thông thạo các công cụ
quản trị rủi ro (vẫn đang tiếp
tục được phát triển).

Cho đến một vài năm lại
đây, xu hướng giải điều tiết
vẫn ngự trị. Tuy nhiên, điều đó
không có nghĩa là vai trò giám
sát đối với HTTC sẽ không
còn. Trái lại, vai trò đó vẫn cực
kỳ quan trọng với sự dịch
chuyển nhất định về mục tiêu

và phương thức quản lý. Cuộc
KHTC toàn cầu hiện nay càng
cho thấy điều đó. Các cơ quan
quản lý sẽ lưu ý hơn đến các
qui định về tỷ lệ vốn chủ sở
hữu, quỹ dự phòng rủi ro, các
loại hình bảo lãnh/bảo hiểm
của chính phủ, và mức độ rủi ro
cho phép đối với mỗi định chế,
và có thể cả công cụ tài chính.
Các nguyên tắc giám sát được
đặc biệt quan tâm liên quan
đến việc minh bạch hóa thông
tin tài chính, bảo vệ quyền lợi
của khách hàng, trách nhiệm
xã hội của các định chế tài
chính, và việc tạo dựng một
“sân chơi bình đẳng”. Mục đích
của những đổi mới trong
phương thức giám sát tài chính
là đảm bảo tính hiệu quả và
thông suốt trong hoạt động của
HTTC, sự an toàn các nguồn
tiết kiệm của công chúng, và
niềm tin của công chúng đối
với HTTC. Đặc biệt giám sát
tài chính khu vực và toàn cầu
sẽ được quan tâm đầy đủ hơn
cả trên góc độ pháp lý, cả trên
góc độ tổ chức và
phối hợp giữa các
quốc gia. 

Về mặt cấu
trúc, có 2 mô hình
giám sát HTTC. Mô
hình thứ nhất là
giám sát theo định
chế và mô hình thứ
hai là giám sát theo
chức năng. Mô hình
thứ nhất gắn với
việc xây dựng
những cơ quan riêng
biệt để quản lý
những nhóm định
chế tài chính khác
nhau. Mô hình thứ
hai liên quan đến
việc thành lập các

cơ quan (khác nhau) nhằm xử
lý những nguồn gốc/nguyên
nhân của thất bại thị trường.
Mặc dù vậy, trong thực tế,
nhiều quốc gia xây dựng một
mô hình hỗn hợp, kết hợp cả
giám sát theo định chế và theo
chức năng. 

Thực tế cho thấy không có
một mô hình giám sát nào là lý
tưởng, phù hợp với tất cả các
HTTC. Một mô hình giám sát
phù hợp phụ thuộc vào cách
nhìn nhận vai trò và trình độ
phát triển của HTTC, môi
trường pháp lý cũng như trình
độ và kỹ năng quản lý của các
cơ quan giám sát. Trong trường
hợp HTTC chủ yếu dựa vào
ngân hàng, lợi ích của việc duy
trì công tác giám sát ngân hàng
bên trong NHTW có thể lớn hơn
lợi ích của việc xây dựng một cơ
quan quản lý thống nhất độc lập
với NHTW. Còn khi mục tiêu
của chính phủ là thúc đẩy phát
triển một khu vực tài chính phi
ngân hàng lành mạnh và cạnh
tranh, thì việc thống nhất giám



sát xem ra thích hợp
hơn và lợi ích có được
nhờ giám sát mang
tính trung tính và hiệu
ứng qui mô sẽ lớn hơn.

Các ngân hàng
cũng có xu hướng trở
thành các tập đoàn tài
chính đa năng và điều
này làm cho công tác
giám sát tài chính trở
nên phức tạp hơn,
nhất là khi có sự bùng
phát chu chuyển vốn
và nhiều công cụ tài
chính mới xuất hiện.
Một số nước muốn
chuyển hệ thống giám
sát đa tổ chức sang hệ
thống đơn nhất. Tuy
nhiên, hiện vẫn chưa
có sự đồng thuận về sự nổi trội
của hệ thống giám sát đơn nhất
so với hệ thống đa tổ chức. Mỗi
nước có thể theo đuổi hệ thống
giám sát riêng và việc chuyển
đổi hệ thống từ đa tổ chức sang
đơn nhất là một quá trình phức
tạp và có thể tốn kém. Một môi
trường điều tiết có chất lượng
(tham nhũng thấp; quyền sở
hữu tư nhân đảm bảo; thông tin
minh bạch; kỷ luật thị trường
giữ vững) còn quan trọng hơn là
(những) ai điều tiết cái gì và
như thế nào (Corbett 2007).

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc
KHTC toàn cầu bắt nguồn từ
Hoa Kỳ hiện nay sẽ thúc đẩy cải
cách HTTC và tăng cường giám
sát tài chính theo hướng “nhiều
điều tiết hơn (more regu-
lation)”. Cái khó và phức tạp là
ở chỗ làm sao hạn chế được rủi
ro đổ vỡ/KHTC trong khi vẫn
đảm bảo sự phát triển năng
động, sáng tạo của HTTC.

Theo Frank (2009), vấn đề
là ngữ nghĩa của khái niệm

“điều tiết” và vẫn còn nhiều
điểm tranh cãi. 

– Thứ nhất, “điều tiết” có
nghĩa là thông tin minh bạch,
đầy đủ; đối tượng công khai
thông tin phải là một tập hợp
rộng rãi các định chế tài chính.
Song rộng đến đâu? Phải chăng
gồm cả các quỹ đầu cơ, công ty
bảo hiểm,.. và cả sáng tạo tài
chính? Câu trả lời là đúng như
vậy, vì nền kinh tế sẽ hứng chịu
tác động tiêu cực nếu những thứ
đó đổ vỡ. Câu trả lời cũng có thể
là không vì chính phủ không
nên “kiềm chế” sự sáng tạo được
triển khai kín đáo.

– Thứ hai, “điều tiết” có
nghĩa yêu cầu đảm bảo tỷ lệ
vốn thích đáng. Đã có Basel I
và II. Bản chất các nguyên tắc
ở đây là khi đối mặt với càng
nhiều rủi ro thì ngân hàng càng
cần nhiều vốn hơn để đảm bảo
khả năng thanh toán và sự ổn
định kinh tế nói chung. Basel II
còn cố gắng đặt ra những đòi
hỏi về quản trị rủi ro về vốn

một cách chuẩn mực.
Câu hỏi là thế đã đủ
hay chưa? 

– Thứ ba, “điều
tiết” có nghĩa là giám
sát. Ở đây cũng có
không ít điều cần
tranh luận. Lấy ví dụ,
có phải giám sát là
buộc các chính sách
chủ yếu của định chế
tài chính phải được cơ
quan giám sát thông
qua? Hay đơn thuần là
lời khuyên và bình
luận? (Lưu ý là các
nhà sáng tạo tài
chính thường ít nhất
đi trước một bước cơ
quan giám sát).

– Thứ tư, “điều
tiết” cũng có nghĩa là sở hữu
chính phủ, toàn bộ hay một
phần. Một ví dụ gắn với sở hữu
chính phủ là tài sản “độc hại”
(toxic assets); thường thì chính
phủ mua, sở hữu, quản lý, và
sau đó bán lại. Cách làm này có
thể tạo ra “rủi ro đạo đức”.
Chính phủ cũng không dễ thuê
được các nhà quản lý có trình
độ và giỏi giang từ khu vực tư
nhân. Sở hữu toàn bộ (quốc hữu
hóa) cũng vấp phải những vấn
đề tương tự. 

– Thứ năm, “điều tiết” còn
có nghĩa ai sẽ là người thực
hiện vai trò này. Tại Hoa Kỳ, ở
cấp liên bang có Cục Dự trữ
Liên bang và Cơ quan Kiểm
soát tiền tệ (Comptroller of
Currency). Nhiều bang cũng có
các cơ quan tương tự. Vậy có thể
hợp lý hóa hơn không? Lại còn
cơ quan giám sát/điều tiết quốc
tế? Cơ hội để các nước chấp
thuận Basel cao hơn nhiều khả
năng chịu sự áp đặt của điều
tiết quốc tế. 
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Lập luận cuối cùng này
phần nào cho thấy những khó
khăn trong thiết lập hệ thống
giám sát tài chính toàn
cầu/khu vực. Tuy nhiên, những
bước đi có ý nghĩa đã được
triển khai như tại Đông Á và
được cam kết thực hiện tại Hội
nghị Cấp cao G-20 bàn về xử
lý khủng hoảng vào tháng
4/2009.

HTTC của các nền kinh tế
Đông Á vốn thường được mô tả
với ba đặc trưng chủ yếu: (1) tỷ
lệ tiết kiệm nội địa cao; (2) cấu
trúc tài chính dựa vào ngân
hàng; và (3) thị trường trái
phiếu, nhất là thị trường trái
phiếu công ty, chưa phát triển.
Sau khủng hoảng 1997-1998,
các nước Đông Á đã có không
ít cải cách, phát triển HTTC
theo hai định hướng chính: (i)
cải tổ hệ thống ngân hàng
thương mại; và (ii) hình thành
dần một cấu trúc tài chính cân
đối hơn thông qua việc phát
triển thị trường trái phiếu.
Đồng thời, Đông Á cũng đã có
những nỗ lực nhất định thúc
đẩy hợp tác và hội nhập tài
chính khu vực trên bốn lĩnh
vực (Kawai 2008):

– Thiết lập công cụ tài chính
trợ giúp nhau trong khu vực;

– Tăng cường hệ thống
thông tin, giám sát;

– Tạo dựng một cơ chế phối
hợp CSTT và tỷ giá;

– Phát triển thị trường trái
phiếu khu vực.

Lĩnh vực thứ nhất đã đạt
được một số tiến bộ đáng kể,
đặc biệt là việc thực hiện sáng
kiến Chiang Mai (CMI tháng
6/2000) với Hiệp định Hoán đổi
tiền tệ ASEAN (ASA) và mạng
lưới các Hiệp định Hoán đổi
tiền tệ Song phương (BSAs)

nhằm chống lại các cuộc tấn
công tiền tệ có tính đầu cơ và
giảm thiểu rủi ro khủng hoảng
tiền tệ có thể xảy ra trong
tương lai. ASA được mở rộng
vào tháng 11/2000 bao gồm tất
cả các nước thành viên ASEAN
với tổng giá trị 1 tỷ USD.
Tháng 7/2007 qui mô của các
BSAs lên tới 83 tỷ USD và của
ASA đạt 2 tỷ USD (Tháng
2/2009, CMI được “đa phương
hóa” với nguồn lực cam kết đến
120 tỷ USD). 

Cùng với các cuộc họp định
kỳ, cơ chế giám sát đã được xây
dựng khá toàn diện, bao gồm từ
việc trao đổi thông tin và thảo
luận diễn biến tình hình kinh tế
– tài chính khu vực và thế giới
đến việc xây dựng hệ thống
cảnh báo sớm và kiến nghị
chính sách cũng như các hành
động phối hợp nhằm đảm bảo
ổn định tài chính và ngăn ngừa
khủng hoảng. Tuy nhiên, hiệu
lực thực thi cơ chế giám sát còn
rất hạn chế. 

Hạn chế nữa là trên thực
tế, sự phối hợp
CSTT và tỷ giá
vẫn chưa được
thiết lập. So với
EU, Đông Á cũng
có những điều
kiện kinh tế
không kém phần
thuận lợi cho
việc có được một
khu vực đồng
tiền tối ưu
(optimal-
currency-area).
Tuy nhiên, việc
hình thành liên
minh tiền tệ còn
phụ thuộc vào
mức độ linh hoạt
dịch chuyển của

các luồng nhân tố sản xuất
(đặc biệt là lao động) và sự
phối hợp chính sách tài khóa.
Liên minh tiền tệ không chỉ
gắn với điều kiện kinh tế, mà
còn liên quan đến các vấn đề
chính trị, xã hội. Ngay việc
xây dựng cơ chế giám sát tài
chính đã cho thấy không ít
những khía cạnh chính trị
nhạy cảm (chẳng hạn, có liên
quan đến chủ quyền quốc gia)
không dễ vượt qua. Chính vì
vậy, cho đến nay trong lĩnh
vực phối hợp CSTT và tỷ giá
vẫn chưa có các sáng kiến cụ
thể được chấp thuận, ngoài các
nghiên cứu về khả năng tạo
dựng một hệ thống tiền tệ
chung thích hợp cũng như dùng
chỉ số đồng tiền châu Á (ACU)
để tham khảo.

Các nước Đông Á có sự
đồng thuận rất cao về sự cần
thiết phải phát triển thị trường
trái phiếu khu vực. Sáng kiến
Thị trường trái phiếu châu Á
(ABMI) đưa ra cuối năm 2002
đã nhận được sự đồng tình của
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cả 13 nước ASEAN + 3. Các
nhóm công tác cũng nghiên cứu
khả năng phát hành trái phiếu
để tài trợ đầu tư trực tiếp nước
ngoài ở các nước Châu Á cũng
như khả năng phát hành trái
phiếu theo các đồng tiền khác
nhau và theo giỏ tiền tệ. Để tạo
dựng môi trường thuận lợi cho
sự phát triển thị trường trái
phiếu khu vực, các nhóm công
tác đã xem xét các vấn đề: bảo
lãnh tín dụng; xây dựng hệ
thống định mức tín nhiệm;
thiết lập cơ chế thông tin; cải
thiện hệ thống thanh toán;
phát triển cơ sở hạ tầng thể
chế và pháp lý. Đồng thời, sẽ
khó có được một thị trường trái
phiếu khu vực hiệu quả nếu các
nước trong khu vực không thực
thi cải cách HTTC và mở cửa
(hợp lý) thị trường tài chính
của mình.

Nhìn tổng thể, tiến trình
cải cách hệ thống và thị trường
tài chính của các nền kinh tế
Đông Á và hợp tác, hội nhập tài
chính khu vực đã gặt hái được
những kết quả đáng khích lệ.
Tuy nhiên, tiến trình này còn
tụt hậu so với sự phát triển
thương mại và đầu tư trong khu

vực và chưa đáp ứng được yêu
cầu phát triển năng động, bền
vững của một khu vực có tỷ lệ
tiết kiệm nội địa và nguồn dự
trữ ngoại tệ cao. Đây còn là cả
một con đường dài đối mặt với
không ít khó khăn phía trước.
Sự gia tăng chu chuyển vốn vào
Đông Á trong những năm gần
đây và tác động của cuộc KHTC
toàn cầu bùng phát từ tháng
9/2008 đang đặt ra không ít
thách thức đối với HTTC ở
Đông Á. Đối phó với những
thách thức đó không chỉ đòi hỏi
phải có các chính sách kinh tế
vĩ mô thích hợp, mà còn cần
tăng cường hơn nữa sự lành
mạnh của các HTTC quốc gia
(điều tiết và quản trị rủi ro dựa
trên chuẩn mực cao hơn; thông
tin minh bạch...) và hiệu quả
các hành động tập thể (toàn
cầu, khu vực) nhất là đối với hệ
thống giám sát, phối hợp chính
sách tỷ giá (cấp khu vực) và hỗ
trợ nâng cao năng lực (Kawai và
Lamberte 2008). 

Phạm vi và mức độ tác
động tiêu cực của cuộc KHTC
toàn cầu hiện nay là rất sâu
rộng và không thể vượt qua nếu
không có sự hợp tác, phối hợp

chống khủng hoảng, phục hồi
kinh tế giữa các quốc gia và
trên phạm phi toàn cầu. Hai
Hội nghị Cấp cao nhóm G-20
vào tháng 11/2008 và đầu tháng
4/2009 là biểu hiện của sự hợp
tác, phối hợp đó. Hội nghị Cấp
cao G-20 tháng 4/2009 đã đạt
được nhiều thảo thuận quan
trọng, tích cực trong vượt qua
khủng hoảng, phục hồi kinh tế
và cải cách tài chính, bao gồm
cả giám sát tài chính toàn cầu
(Hộp 2). Vai trò, vị thế không
thể thiếu của các nền kinh tế
mới nổi, nhất là Trung Quốc,
được thừa nhận. 

– Cam kết huy động 1100 tỷ
USD nhằm vực dậy kinh tế toàn
cầu (cùng tổng gói cứu trợ quốc
gia lên tới 5000 tỷ USD)

– Tăng gấp 3 nguồn lực IMF
lên 750 tỷ USD với quyền rút
vốn (SDR) mới, các khoản vay
bổ sung và bảo lãnh vốn cho
thương mại, nhằm hỗ trợ các
nền kinh tế gặp khó khăn.

– Cải tổ IMF và Ngân
hàng Thế giới được hoàn tất
vào năm 2010 với việc đóng
góp của các quốc gia dựa trên
thực lực kinh tế.

– Thiết lập Hội đồng Ổn
định tài chính (FSB; trên cơ sở
Diễn đàn Ổn định tài chính
của G-20) phối hợp với IMF để
kịp thời cảnh báo sớm rủi ro
tài chính và kinh tế vĩ mô
cũng như đưa ra các biện pháp
xử lý.

– Cam kết chống lại mọi
hình thức bảo hộ và cam kết
tiếp tục mở cửa thương mại,
đầu tư.

– Cải cách tài chính mạnh
mẽ, bao gồm: Đưa tất cả các
định chế, công cụ, thị trường
tài chính “quan trọng về mặt
hệ thống” (kể cả các quĩ đầu cơ)
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vào diện phải điều tiết; Nêu và
bêu danh, thậm chí có thể
phong tỏa những “thiên đường
thuế” (tax heaven) không chịu
hợp tác và chấp thuận các
nguyên tắc quốc tế; Trả lương
cho các CEO theo nguyên tắc
tránh khuyến khích chấp nhận
rủi ro quá mức và có thưởng cả
khi thất bại; hạn chế xung đột
lợi ích và nâng cao chuẩn mực
hành nghề đối với các tổ chức
định mức tín nhiệm; Làm sạch
tài sản xấu của các ngân hàng.

Cuộc khủng hoảng hiện
nay thực sự đặt ra một cách
nghiêm túc việc nhìn nhận lại
các triết lý và chủ thuyết phát
triển thị trưởng tài chính gắn
với quá trình toàn cầu hóa và
“những sáng tạo tài chính”, để
trên cơ sở đó có những cải cách
toàn diện khung khổ pháp lý,
thể chế giám sát và những
chuẩn mực quản trị rủi ro đối
với HTTC, cả ở cấp độ quốc gia,
khu vực và toàn cầu. Sâu xa
hơn, cuộc KHTC trong chừng
mực nhất định là biểu hiện của
“sự thất bại thị trường” cùng
“sự thất bại nhà nước” và “sự
thất bại toàn cầu hóa”. Ngay
cách thức can thiệp ồ ạt và trực
tiếp của các nhà nước cũng
mang tính “ngắn hạn” và tiềm
ẩn không ít nguy cơ “thất bại
nhà nước” trong tương lai (như
có thể làm tăng vấn đề rủi ro
đạo đức và làm méo mó hơn
vấn đề phân phối, phân bổ
nguồn lực, nhất là nguồn lực
tài chính). Nhà nước, thị
trường, hội nhập vẫn là những
thực thể thể chế không thể loại
trừ, mà bổ sung cho nhau. Vấn
đề là lý giải nguyên nhân sâu
xa của những “thất bại” nằm
trong các thể chế đó, giảm
thiểu rủi ro, phát huy những

mặt “mạnh” vốn có của chúng.
Mô hình phát triển mới không
chỉ phải xử lý một cách thích
hợp, hiệu quả mối quan hệ
truyền thống nhà nước – thị
trường – xã hội công dân mà cả
các tương tác kinh tế ảo – kinh
tế thực và quốc gia – khu vực –
toàn cầu cũng như những giao
thoa giữa các quan hệ, tương
tác đóª 
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